Tuaàn: 26    Tieát: 52     
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I. MỤC TIÊU
- Phân biệt được phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động.
- Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng.
	-  Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
	Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ hệ thần kinh.
Mở bài: GV có thể sử dụng câu hỏi: Xét về chức năng hệ thần kinh được phân chia như thế nào? Sau đó GV giới thiệu như SGK tr. 151.
Hoạt động 1
CUNG PHẢN XẠ DINH DƯỠNG
Mục tiêu: Phân biệt được cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động.
Tiểu kết:
	Đặc điểm
	Cung phản xạ vận động
	Cung phản xạ sinh dưỡng

	

Cấu tạo
	- Trung ương


- Hạch thần kinh
- Đường hướng tâm
- Đường li tâm
	- Chất xám 	Đại não
	Tủy sống

- Không có
- Từ cơ quan thụ cảm  trung ương
- Đến thẳng cơ quan phản ứng
	- Chất xám 	              Trụ não
                                 Sừng bên
                                 tủy sống
- Có
- Từ cơ quan thụ cảm  trung ương
- Qua           Sợi trước hạch
                     Sợi sau hạch
Chuyển giao ở hạch thần kinh. 


	Chức năng
	Điều khiển hoạt động cơ vân (có ý thức)
	Điều khiển hoạt động nội quan (không có ý thức)




Hoạt động 2
CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Mục tiêu: - Nắm được cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng.
· Chú ý : Hình 48.2 và bảng 48.2 nội dung liên quan không dạy,câu hỏi 2/154 không yêu cầu HS trả lời.
Tiểu kết:
- Hệ thần kinh sinh dưỡng:
+ Trung ương
+ Ngoại biên:
. Dây thần kinh
. Hạch thần kinh
- Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:
+ Phân hệ thần kinh giao cảm.
+ Phân hệ thần kinh đối giao cảm.
Hoạt động 3
CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Tiểu kết:
- Phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm có tác dụng đối lập nhau đối với hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng.
- Nhờ tác dụng đối lập đó mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà được hoạt động của các cơ quan nội tạng.
Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK.
Chú ý : Hinh 48.2 và nội dung liên quan trong lệnh trang 151 và bảng 48.2 nội dung liên quan không dạy. Câu hỏi 2/154 không yêu câu HS trả lời.

Câu hỏi :
1. Dựa vào hình 48.2 trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim lúc huyết áp cao.
2. Trình bày sự giống và khác nhau về cấu tạo vàchức năng của phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trên tranh hình 48.3?
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Bài 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC
I. MỤC TIÊU
- Xác định rõ các thành phần của một cơ quan phân tích, nêu được ý nghĩa của cơ quan phân tích đối với cơ thể.
- Mô tả được các thành phần chính của cơ quan thụ cảm thị giác, nêu rõ được cấu tạo của màng lưới trong cầu mắt.
-Giải thích được cơ chế điều tiết của mắt để nhìn rõ vật.
	- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
	Giáo dục ý thức bảo vệ mắt.
Hoạt động 1
CƠ QUAN PHÂN TÍCH
Mục tiêu: - Xác định các thành phần cấu tạo của cơ quan phân tích.
· Phân biệt được cơ quan thụ cảm với cơ quan phân tích.
Chú ý : Hình 49.1 và nội dung liên quan/155 không dạy.
Tiểu kết:
Cơ quan phân tích gồm:
+ Cơ quan thụ cảm.
+ Dây thần kinh.
+ Bộ phận phân tích; trung ương (vùng thần kinh ở đại não).
Ý nghĩa: giúp cơ thể nhận biết được tác động của môi trường.
Hoạt động 2
CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC
Mục tiêu:
- Xác định được thành phần cấu tạo của cơ quan phân tích thị giác.
- Mô tả được cấu tạo cầu mắt và màng lưới.
- Trình bày được quá trình thu nhận ảnh ở cơ quan phân tích thị giác.
Tiểu kết:
Cơ quan phân tích thị giác:
+ Cơ quan thụ cảm thị giác.
+ Dây thần kinh thị giác.
+ Vùng thị giác (ở thùy chẩm).
a. Cấu tạo của cầu mắt
* Cấu tạo cầu mắt gồm:
- Màng bọc:
+ Màng cứng: phía trước là màng giác.
+ Màng mạch: phía trước là lòng đen.
+ Màng lưới:
. Tế bào nón
. Tế bào que.
- Môi trường trong suốt.
+ Thủy dịch
+ Thể thủy tinh
+ Dịch thủy tinh.
b. Cấu tạo của màng lưới
- Màng lưới (tế bào thụ cảm) gồm:
+ Tế bào nón: tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc.
+ Tế bào que: tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu.
- Điểm vàng: Là nơi tập trung tế bào nón.
- Điểm mù: không có tế bào thụ cảm thị giác.
c. Sự tạo ảnh ở màng lưới
- Thể thủy tinh (như 1 thấu kính hội tụ) có khả năng điều tiết để nhìn rõ vật.
- Ánh sáng phản chiếu từ vật qua môi trường trong suốt tới màng lưới tạo nên 1 ảnh thu nhỏ lộn ngược  kích thích tế bào thụ cảm  dây thần kinh thị giác  vùng thị giácKết luận chung: HS đọc kết luận SGK.
             Chú ý :Hình 49.1/155 và hình 49.4/157 và nội dung liên quan không dạy

Câu hỏi
	1. Điền các từ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào đầu các câu sau:
a. Cơ quan phân tích gồm: cơ quan thụ cảm thị giác, dây thần kinh và bộ phận trung ương.
b. Các tế bào nón giúp chúng ta nhìn rõ về ban đêm.
c. Sự phân tích hình ảnh xảy ra ngay ở cơ quan thụ cảm thị giác.
d. Khi dọi đèn pin vào mắt thì đồng tử dãn rộng để nhìn rõ vật.
2. Trình bày quá trình thu nhận ảnh của vật ở cơ quan phân tích thị giác?
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